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Tóm tắt 

Mục đích:  Nhằm so sánh giá trị của xạ hình SPECT tưới máu cơ tim Tc99m-MIBI và điện tim gắng sức 

trong chẩn đoán bệnh động mạch vành. Phương pháp: 174 bệnh nhân nghi ngờ hoặc đã biết có bệnh động 

mạch vành, tuổi trung bình 54, 6 ± 8, 3 được tiến hành chụp xạ hình SPECT tưới máu cơ tim với Tc99m-

MIBI, điện tim gắng sức và đối chiếu với kết quả chụp chụp động mạch vành. Kết quả:  Độ nhạy và độ đặc 

hiệu của xạ hình SPECT tưới máu cơ tim trong chẩn đoán bệnh động mạch vành là 96,4% và 66,6%. Trong 

3 nhánh chính động mạch vành, động mạch liên thất trước được phát hiện với độ nhạy cao nhất (90, 0%) và 

độ đặc hiệu cao nhất (74%).  Độ nhạy, đặc hiệu của điện tim gắng sức trong chẩn đoán bệnh động mạch 

vành thấp hơn so với xạ hình SPECT tưới máu cơ tim  (75% so với 96,4% và 62, 8% so với 66,6%). Có sự 

khác biệt rõ rệt về độ nhạy, đặc hiệu của điện tim gắng sức và xạ hình SPECT tưới máu cơ tim trong chẩn 

đoán bệnh động mạch vành, sự phù hợp của hai phương pháp là 72, 4 % với hệ số k = 0, 38; p <0,001). Kết 

luận:  Xạ hình SPECT tưới máu cơ tim với Tc99m-MIBI là phương pháp chẩn đoán không chảy máu có độ 

nhạy, đặc hiệu cao hơn rõ rệt so với điện tim gắng sức trong chẩn đoán bệnh động mạch vành. 

Abstract 
Aim: The purpose of this study was to compare the accuracy of gated SPECT MPS with technetium-99m 

sestamibi and Exercise Electrocardiographic Test (EET) in diagnosis of patients with CAD. Methods: One 

hundred and seventy-four suspected or known CAD patients, mean age 54. 6 ± 8.3 ys, underwent gated 

SPECT MPS with technetium-99m sestamibi, EET correlating with coronary angiography. Results: The 

overall sensitivity for the detection of CAD was 96. 4 % and specificity was 66.6 %. Among the three major 

coronary arteries, the sensitivity and specificity were the highest for detecting the left anterior descending 

artery stenosis (90. 0% and 74. 0 respectively). The sensitivity, specificity of EET for CAD diagnosis was 

significantly lower in comparison with MPS (75% versus 96. 4 % and 62. 8% versus 66.6%, respectively). 

There was a significant difference between MPS and EET as regards  sensitivity, specificity for the overall 

diagnosis of CAD and the overall agreement between these two methods was 72.4 %, k = 0. 38; p<0.001. 

Conclusion: Technetium-99m sestamibi gated SPECT MPS is a sensitive non-invasive technique for the 

detection of CAD with higher sensitivity and  specificity in comparison with EET in diagnosis of CAD.  

Key words: Myocardial Perfusion Scintigraphy (MPS) - Exercise Electrocardiographic Test 

(EET) - Coronary Artery Disease (CAD). 

Đặt vấn đề 

 Thiếu máu cơ tim cục bộ (TMCTCB) một trong những bệnh tim mạch phổ biến nhất ở và 

là nguyên nhân tử vong hàng đầu các nước công nghiệp phát triển, bệnh cũng có xu hướng tăng 



http://cardionet.vn 

http://cardionet.vn 2

nhanh ở Việt Nam trong những năm gần đây. Hầu hết các trường hợp TMCTCB là do nguyên 

nhân vữa xơ động mạch gây hẹp lòng động mạch vành, làm mất sự cân bằng giữa cung cấp và 

tiêu thụ ôxy của cơ tim dẫn tới các biểu hiện lâm sàng như: cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, 

suy tim, ... Các khám xét lâm sàng và kỹ thuật thăm dò hiện đại đã cho phép phát hiện, chẩn đoán 

mức độ và tiên lượng bệnh để có các biện pháp dự phòng và điều trị thích hợp, trong đó xạ hình 

tưới máu cơ tim (myocardial perfusion scintigaphy: MPS ) có một vai trò rất quan trọng. Dựa trên 

nguyên lý về sự khác biệt mật độ phóng xạ của các chất đánh dấu đồng vị phóng xạ đưa tới các 

vùng cơ tim và được cơ tim bắt giữ tương ứng với dòng máu cung cấp từ các nhánh động mạch 

vành. Vùng cơ tim được cung cấp máu bởi động mạch vành bình thường sẽ bắt giữ chất đánh dấu 

phóng xạ trong pha nghỉ và pha gắng sức tương tự như nhau, trái lại, mật độ phóng xạ giảm đi rõ 

rệt trong pha gắng sức ở các vùng cơ tim được cung cấp máu bởi các động mạch vành bị hẹp và 

sự thiếu hụt phóng xạ này có thể được phục hồi trong pha nghỉ. Kỹ thuật tưới máu cơ tim cho 

phép chẩn đoán bệnh TMCTCB với độ nhạy và độ đặc hiệu cao. MPS cũng được sử dụng để phát 

hiện hẹp tái diễn động mạch vành và đánh giá kết quả sau khi tiến hành các thủ thuật tái tạo động 

mạch vành. Tuy nhiên, MPS mới được ứng dụng ở Việt nam trong những năm gần đây, mục đích 

nghiên cứu này của chúng tôi nhằm: So sánh giá trị chẩn đoán của xạ hình SPECT tưới máu cơ 

tim với Tc99m-MIBI và điện tim gắng sức trong chẩn đoán bệnh động mạch vành.  

đối tượng và phương pháp 

Đối tượng: 174 bệnh nhân đã được chẩn đoán hoặc nghi ngờ bị BMV. Các bệnh nhân này được 

khám lâm sàng, chụp MPS và điện tim gắng sức (ĐTGS). Chụp động mạch vành được thực hiện 

trong khoảng thời gian 1 tuần sau khi chụp MPS. Các bệnh nhân có các bệnh tim mạch khác như 

viêm cơ tim, bệnh cơ tim không thiếu máu cục bộ, bệnh van tim... không được đưa vào nghiên 

cứu này. 

Quy trình Điện tim gắng sức và chụp Xạ hình tưới máu cơ tim: ĐTGS được thực hiện bằng xe 

đạp lực kế theo qui trình chuẩn của Bruce. Bệnh nhân được ngừng các thuốc ức chế beta, ức chế 

men chuyển và các thuốc giãn mạch khác ít nhất 24 giờ trước khi làm MPS. Digitalis phải được 

ngừng 2 tuần trước khi làm MPS. Điện tâm đồ (với các đạo trình V2, DII, V5) được theo dõi liên 

tục trong nghiệm pháp gắng sức. Ngừng NPGS khi có đau ngực, bệnh nhân quá mệt, khó thở, 

chóng mặt, loạn nhịp tim nặng, giảm huyết áp tâm thu ở giai đoạn sớm của gắng sức ≥ 20 mmHg 

hoặc đoạn ST thiếu máu cục bộ chênh xuống 0.2 mV. Nghiệm pháp gắng sức với tần số tim đích 

tối đa được thực hiện theo tiêu chuẩn gắng sức của Hội tim mạch Mỹ năm 1995 [4]. Tại thời 

điểm đỉnh gắng sức, 99m-Tc MIBI với liều thay đổi theo trọng lượng bệnh nhân (15 - 20 mCi) 

được tiêm tĩnh mạch và gắng sức tiếp tục ở tải trọng tối đa khoảng 1 - 2 phút. Chụp xạ hình được 

thực hiện sau 40-60 phút sau khi tiêm dược chất phóng xạ. Đối vối những bệnh nhân không thể 

thực hiện gắng sức, bệnh nhân được sử dụng Dipyridamole với liều 0,56 mg/kg tiêm tĩnh mạch 

trong 4 phút. Liều 99mTc- MIBI được tiêm tĩnh mạch sau 3-5 phút khi tiêm Dipyridamole. Chụp 
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SPECT pha nghỉ được thực hiện 24 giờ sau pha gắng sức, tiêm tĩnh mạch15-20mCi 99mTc-MIBI, 

hình ảnh SPECT được thu nhận sau 60 phút. Các bệnh nhân được cho ăn nhẹ bữa ăn giàu chất béo 

sau khi tiêm xạ nhằm giảm hoạt tính phóng xạ ở gan mật. 

Qui trình thu nhận SPECT: Thu nhận SPECT được thực hiện với máy Gamma camera 

STACAM 4000i với collimator song song, năng lượng thấp, đa mục đích, với độ phân giải cao, 

thu nhận ở 64 vị trí theo quỹ đạo quay của đầu collimator 1800 từ vị trí 450 chếch trước phải đến 

vị trí 450 chếch sau trái, 20 giây/1 ảnh [4,6]. 

Mô tả hình ảnh: Hình ảnh SPECT được phân tích bởi 2 bác sỹ y học hạt nhân không được biết 

kết quả ĐTGS và chụp mạch vành, sử dụng hình ảnh chụp cắt lớp theo các trục cắt ngắn và trục 

dài và chia thành 17 đoạn đối với mỗi bệnh nhân. Mỗi đoạn được đánh giá theo thang điểm qui 

ước sử dụng hệ thống bậc thang 5 điểm của Cedars - Sinai (dựa theo mật độ phóng xạ: 0 điểm - 

bình thường; 1 điểm - giảm tưới máu nhẹ - mật độ phóng xạ 60 - 80%; 2 điểm - giảm tưới máu 

mức độ vừa - mật độ phóng xạ 40 - 59%; 3 điểm - giảm tưới máu nặng - mật độ phóng xạ < 40% 

và 4 điểm - rất nặng - mật độ phóng xạ 0%). Hình ảnh MPS được coi là dương tính khi số điểm ≥ 

2 được quan sát thấy ở ít nhất 1 đoạn. Tổn thương bệnh lý đa mạch (multi-vessel disease) được 

xác định khi hình ảnh MPS bất thường lớn hơn vùng phân bố của 1 động mạch vành [7]. 

Chụp động mạch vành: Thực hiện bằng máy chụp mạch Digitex UX 2400 của hãng Shimazu 

(Nhật Bản), sử dụng ống thông Judkins. Chụp lần lượt các nhánh chính ĐMV trên nhiều bình 

diện, các kết quả được phân tích bởi 2 bác sỹ tim mạch có kinh nghiệm và không được biết về kết 

quả SPECT tưới máu cơ tim. Hình ảnh tổn thương được xác định khi mức độ hẹp ≥ 50% đường 

kính các thân động mạch chính (động mạch liên thất trước, động mạch mũ, động mạch vành 

phải). Hẹp thân chung ĐMV được coi là khi có tổn thương ở 2 động mạch liên thất trước và động 

mạch mũ. 

Phân tích thống kê:  Sử dụng thuật toán thống kê y học theo phần mềm SPSS 10.0. Các số liệu 

được xử lý theo phương pháp thống kê y học, sử dụng student t-test  với giá trị P <0,05 được coi 

là sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Đối chiếu các kết quả MPS, ĐTGS với kết quả chụp động 

mạch vành . Thiết lập và sử dụng ma trận quyết định (decision matrix) để tính toán các giá trị: độ 

nhạy (sensitivity), đặc hiệu (specificity), tỷ lệ dương tính giả (False positive rate: FPR), tỷ lệ âm 

tính giả (False negative rate: FNR), giá trị tiên đoán dương (Positive predictive value: PPV), giá 

trị tiên đoán âm (Negative predictive value: NPV), NPV = âm tính thật x 100/(âm tính giả + âm 

tính thật), độ chính xác (Accuracy). Đánh giá khả năng phù hợp chẩn đoán giữa các phương pháp 

MPS và ĐTGS theo hệ số Kappa ( k = 0 - <0,2: phù hợp quá ít; từ 0,2 - <0,4: phù hợp thấp; 0,4 - 

<0,6: phù hợp vừa; 0,6 - <0,8: phù hợp khá và từ 0,8 - 1: phù hợp cao).  

Kết quả 

Đặc điểm bệnh nhân: Các đặc điểm lâm sàng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu được đưa ra ở 

bảng 1. Tổng số gồm 174 bệnh nhân với độ tuổi trung bình là 54,6. Có 143 bệnh nhân nam 
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(82,2%) và 31 nữ (17,8%). 8,0% BN có tiền sử nhồi máu cơ tim, 35,4% tăng huyết áp, 5,7% đái 

tháo đường, 47,1% rối loạn lipid máu …. 

        Bảng 1.  Đặc điểm lâm sàng của các bệnh nhân 

 

  Tuổi (năm, X ± SD):  54, 6 ± 8, 32 

Nam:  143 (82, 2 %)     Nữ:  31 (18, 7 %) 

  Triệu chứng và các yếu tố nguy cơ: 

 - Đau thắt ngực điển hình:   44 ( 25,3 %) 

 - Tiền sử nhồi máu cơ tim:   14 (8,0 %) 

 - Tăng huyết áp:    62 (35,4 %)         

   - Đái tháo đường:     8 (5,7 %) 

   - Tăng lipid máu:    82 (47,1 %)        

   - Hút thuốc lá:    40 (22, 9 %) 

 

Kết quả điện tim gắng sức: 147 bệnh nhân được làm ĐTGS với thời gian gắng sức trung bình 

9,2 phút. Tần số tim đạt được mức trên 85% tần số tim dự tính theo tuổi ở 97,1% bệnh nhân. 

Nghiệm pháp gắng sức phải ngừng sớm ở 5 bệnh nhân do đau ngực, thay đổi điện tim bệnh lý, 

quá mệt mỏi, tụt huyết áp, các loạn nhịp tim nặng. Tần số tim trung bình tăng từ 77,1 ± 9,8 khi 

nghỉ lên 168 ± 17,8 nhịp/phút ở đỉnh gắng sức (p < 0,01), huyết áp tăng đáng kể từ 135,8  ± 
22,9/82,9 ± 12,1 lên 185,26 ± 28,4/95,6 ± 17,26 mmHg (p < 0,01). Điện tim gắng sức dương 

tính với độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác lần lượt là 75%; 62,8% và 71,4%. 

Hình ảnh SPECT: Bảng 2 cho thấy MPS có độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác chung cũng 

như cho từng nhánh động mạch vành. Độ nhạy, độ đặc hiệu trong chẩn đoán bệnh mạch vành là 

83,0% và 72%. Động mạch liên trước có độ nhạy cao nhất (90%) và đặc hiệu cao nhất (74%). 

Bảng 3 cho thấy sự phù hợp giữa 2 phương pháp chẩn đoán không xâm nhập có sự phù hợp khá 

tốt giữa xạ hình tưới máu cơ tim và điện tim gắng sức (72,4%, k = 0,38) trong chẩn đoán bệnh 

mạch vành. 
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Bảng 2. Giá trị  của SPECT 99m Tc-MIBI MPS trong chẩn đoán bệnh mạch vành 

 

  Độ nhạy   Độ đặc hiệu  PPV   NPV  

   

Toàn bộ    96, 4%           66,6 %  82, 4%   69, 2 % 

 

LAD     90, 0%      74%  75, 0%   83, 3 % 

 

LCx     78, 6%      72, 5%             64, 2%             78, 4 % 

 

RCA     82, 4%     62, 2%   58,4%             84, 5% 

  

PPV: giá trị dự báo dương tính, NPV: giá trị dự báo âm tính, LAD: động mạch liên thất trước, 

LCx:động mạch mũ, RCA: động mạch mũ. 

Bảng 3. Sự phù hợp chẩn đoán giữa ĐTGS và MPS 

Xạ hình tưới máu cơ tịm 
 

 
Kỹ thuật chẩn đoán 

 Dương tính 
 

Âm tính 

Dương tính 33 
 

18  
Điện tim gắng sức 

Âm tính 30 93 

Sự phù hợp quan sát: 126/174 (72,4 %) ,  k  =  0, 38; p < 0,01. 

 
Hình 1: So sánh độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác giữa MPS, ĐTGS 

trong chẩn đoán bệnh mạch vành 

75
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   Sen: Độ nhạy; Spe: Độ đặc hiệu; Acc: Độ chính xác. 
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Bàn luận 

Việc chọn lựa kỹ thuật không xâm nhập trong chẩn đoán bệnh mạch vành là rất quan 

trọng để tránh các nguy cơ cũng như tốn kém không cần thiết của phương pháp chụp mạch vành. 

Trong thực hành lâm sàng, điều này phụ thuộc vào kinh nghiệm cũng như hiểu biết của các bác sĩ 

tim mạch [8]. ở các nước công nghiệp phát triển, phương pháp chụp xạ hình tưới máu cơ tim đã 

đóng một vai trò lớn trong việc đánh giá các bệnh nhân nghi ngờ hoặc đã biết có bệnh động mạch 

vành, ngày nay phương pháp này đã trở thành một qui trình chẩn đoán được sử dụng thường 

xuyên nhất, hơn cả phương pháp điện tim gắng sức và thậm chí so với chụp động mạch vành. ở 

những nước đang phát triển việc sử dụng phương pháp chụp xạ hình tưới máu cơ tim để quản lý 

thường xuyên các bệnh nhân bệnh mạch vành đã và đang được ứng dụng với mức độ ít hơn [1,5]. 

Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra độ nhạy và độ đặc hiệu chung đối với hình ảnh xạ hình chụp 

với Tc99m-MIBI trong việc xác định bệnh mạch vành là 96, 4% và 66,6 %. Kết quả nghiên cứu 

này cho thấy độ nhạy cao hơn và độ nhạy thấp hơn so với các với nhiều kết quả nghiên cứu trước 

với độ nhạy trung bình 80% - 92%, và độ đặc hiệu xấp xỉ 70 - 78% [1,8,10]. Sự khác biệt về độ 

nhạy, độ đặc hiệu phản ánh sự khác nhau về nhóm bệnh nhân được lựa chọn trong nghiên cứu 

liên quan đến nhiều bệnh lý như tăng huyết áp, đái tháo đường, nhồi máu cơ tim cũ và một số 

tình trạng bệnh lý khác [12,13,14]... ảnh hưởng đến độ chính xác của kỹ thuật chẩn đoán. Theo 

DePuye và cộng sự [11], hình ảnh giả khuyết xạ cố định ở thành bên thường xuất hiện ở các bệnh 

nhân tăng huyết áp có phì đại thất trái, cơ chế của thiếu máu cục bộ cơ tim có thể được giải thích 

bởi sự suy giảm khả năng dự trữ giãn mạch, sự tăng hậu tải và rối loạn chức năng tâm trương. 

Xingping Kang và cộng sự [14] cho rằng ở các phụ nữ có bệnh đái tháo đường có khuynh hướng 

độ nhạy thấp hơn nhưng độ đặc hiệu cao hơn so với nhóm không có bệnh đái tháo đường và độ 

nhạy đối với việc xác định hẹp động mạch liên thất trước ở các bệnh nhân đái tháo đường là thấp 

hơn so với nhóm bệnh nhân không đái tháo đường. Ngoài cơ chế do hẹp đáng kể động mạch vành 

còn có một vài cơ chế sinh lý bệnh của thiếu máu cục bộ cơ tim ở các bệnh nhân này như bệnh 

các mạch máu nhỏ, tuần hoàn mao mạch cơ tim bất thường, tính phản ứng co mạch bị rối loạn, 

rối loạn chức năng nội mạc, tăng khả năng kết dính tiểu cầu, giảm khả năng biến dạng hồng cầu 

và tăng fibrinogen máu [14,15,16]. Nghiên cứu trên 139 bệnh nhân Kh Mak và cộng sự [15] thấy 

rằng độ đặc hiệu chung của xạ hình tưới máu cơ tim trong chẩn đoán bệnh mạch vành chỉ là 

64,7%, tuy nhiên nếu không tính đến các bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim thì độ đặc hiệu sẽ 

là 76,9%. Có nhiều nghiên cứu còn đề cập đến các yếu tố khác nữa như sự hiện diện của tuần 

hoàn bên, mức độ nặng và rộng của bệnh mạch vành... có thể sẽ ảnh hưởng đến độ nhạy, độ đặc 

hiệu của xạ hình tưới máu cơ tim trong chẩn đoán bệnh mạch vành [15,16]. Về mặt dược chất 

phóng xạ, một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất lượng hình ảnh là tốt hơn khi sử dụng 99mTc-

sestamibi và tetrofosmin, tuy nhiên cả 2 dược chất này đều cho độ nhạy và độ đặc hiệu tương 

đương nhau trong chẩn đoán bệnh mạch vành so với hình ảnh chụp với Tl - 201 [3,16,17]. Trong 

số 3 nhánh động mạch chính trong nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy độ nhạy và độ đặc hiệu 

trong chẩn đoán đối với từng mạch riêng rẽ là tương đương với kết quả của các nghiên cứu trước 

đó. Độ nhạy và đặc hiệu trong chẩn đoán hẹp nhánh liên thất trước là cao hơn so với 2 nhánh 
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mạch còn lại. Các giá trị này thay đổi trong các nghiên cứu phụ thuộc vào đặc điểm phân bố của 

động mạch vành, tình trạng tuần hoàn bên... [9,15,16]. 

Nghiên cứu này cũng đã cho thấy độ nhạy nhạy và độ đặc hiệu của điện tim gắng sức 

trong chẩn đoán bệnh mạch vành là 75%% và 62,8%. Các kết quả này tương tự so với các kết quả 

đã công bố trong các y văn trước đây với độ nhạy trung bình 68% (23% - 100%) và độ đặc hiệu 

xấp xỉ 77% (17% - 100%) [5]. 

Theo các nghiên cứu trước đây, độ chính xác của phương pháp xạ hình tưới máu cơ tim 

trong chẩn đoán bệnh mạch vành là cao hơn hẳn so với điện tim gắng sức. Kết quả nghiên cứu 

của chúng tôi cho thấy sự phù hợp quan sát giữa 2 phương pháp chẩn đoán này là 72,4%, tuy 

nhiên, hệ số k chỉ ở mức 0,38 với p < 0,001. 

Hạn chế của nghiên cứu : Vì số lượng bệnh nhân trong nghiên cứu này không nhiều nên chưa 

cho phép chúng tôi phân tích các kết quả theo các phân nhóm giới, tuổi, các bệnh kết hợp như đái 

tháo đường, tăng huyết áp... Hơn nữa khó tránh khỏi các sai số tham chiếu trước và sau xét 

nghiệm, các bệnh nhân có nghi ngờ mắc bệnh mạch vành cao, các bệnh nhân không thể gắng sức 

luôn được nghiên cứu chụp xạ hình với “gắng sức” dipyridamole và các bệnh nhân có kết quả xạ 

không bình thường thường được chụp động mạch vành. Tuy nhiên, chụp động mạch vành thường 

không được chỉ định với các bệnh nhân có hình ảnh xạ hình bình thường. Vì những lý do này 

chúng tôi đang tiến hành một nghiên cứu quy mô lớn hơn để có thể so sánh khách quan về mức 

độ chính xác của các kỹ thuật này trong thời gian tới. 

Kết luận 

Phương pháp Gated SPECT xạ hình tưới máu cơ tim với 99mTc-sestamibi là kỹ thuật 

không xâm lấn có giá trị với độ nhạy, độ đặc hiệu cao hơn so với điện tim gắng sức trong chẩn 

đoán bệnh động mạch vành. Tỷ lệ phù hợp quan sát giữa 2 phương pháp khá cao, tuy nhiên, sự  

phù hợp chẩn đoán (hệ số kappa) của MPS và ĐTGS còn tương đối thấp. 
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